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những khía cạnh tiêu cực và tích cực của Hầu bóng  

qua cái nhìn của báo chí và nhân học 
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       nguyễn Thị Thanh BìnH 

 

Giới thiệu 

Đạo thờ Mẫu, ngày nay ở Việt Nam còn 

được gọi là Đạo Mẫu, là một tín ngưỡng bản 

địa có nguồn gốc lâu đời ở Việt Nam. Trải 

qua nhiều thế kỷ, Đạo Mẫu kết hợp những 

ảnh hưởng từ Đạo Phật, Đạo giáo và Nho 

giáo tạo thành một hệ thống tín ngưỡng phức 

tạp, còn được gọi là Đạo Tứ Phủ. ở đây 

chúng tôi chỉ có thể giới thiệu một cách sơ 

đẳng nhất về cấu trúc cơ bản của đạo. Hệ 

thống thờ cúng của đạo bao gồm bốn phủ: 

thiên phủ, địa phủ, thoải phủ và nhạc phủ, do 

Đức Thánh Mẫu cai quản. Tương ứng với các 

phủ này là các nam thần và nữ thần được xếp 

theo thứ bậc. Đó là các quan lớn, các chúa 

bà, các ông hoàng, các cô và các cậu (Ngô 

Đức Thịnh 1996, 2003; Nguyễn Thị Hiền 

2002, Vũ Anh T. Vũ 2006, Fjelstad - 

Nguyễn Thị Hiền 2006). 

Do Đạo Mẫu là sự truyền miệng dân gian 

nên tư tưởng và tín ngưỡng của đạo được 

truyền tải một cách hiệu quả qua việc thực 

hành nghi lễ (Vũ Anh T. Vũ 2006: 36). Nghi 

thức nổi bật nhất của đạo được gọi là lên 

đồng, hầu bóng, hầu thánh hay đồng bóng. 

Trong khi hầu bóng, các vị thánh được mời 

ngự và nhập vào người hầu đồng theo một 

thứ tự cụ thể. Các cung văn hát lời ca tụng về 

các vị thánh bằng những bản văn được phổ từ 

thơ (Ngô Đức Thịnh 1991, Norton 2000). 

Những phép tắc cơ bản về việc thực hành 

đúng nghi thức dựa trên cấp bậc của các vị 

thánh cũng như sự tích và những tính cách 

nổi bật của từng người. 

Tuy nhiên, nghi lễ hầu thánh/hầu bóng 

không phải lúc nào cũng được các nhà nước 

công nhận. Chẳng hạn, luật Gia Long đã 

nghiêm cấm các hoạt động, nghi lễ bị coi là 

không thuộc văn hóa của Nho giáo (Thien 

Do 2003: 98). Trong nhiều thập niên trước 

đây, chính quyền cách mạng cũng đề ra một 

chiến dịch nghiêm cấm việc thờ cúng các thế 

lực siêu nhiên để giải toả những nỗi buồn, sự 

lo âu của con người. ở thời gian đó, việc hầu 

bóng thường phải tổ chức một cách bí mật 

(Malarney 2002; Endres 2002). Tuy nhiên, 

những thời kỳ thịnh vượng về kinh tế và cởi 

mở về chính trị được xem là mảnh đất màu 

mỡ cho sự “phú quý sinh lễ nghĩa” nói chung 

và việc hầu thánh nói riêng. Điều này đúng 

với thời kỳ Pháp thuộc 1930-1940 cũng như 

thời kỳ sau Đổi Mới hiện nay. 

ở cả hai giai đoạn này, các học giả và trí 

thức thường nhìn nhận vấn đề thịnh hành của 

việc lên đồng với các quan điểm khác nhau. 

Trong bài viết này, chúng tôi muốn phân tích 

và so sánh thái độ của giới học giả thời Pháp 

thuộc và các nhà báo, nhà nghiên cứu đương 

đại đối với nghi lễ hầu bóng. Đồng thời, 

chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá đối với 

quan điểm của họ thông qua những phát hiện 

trong nghiên cứu của chúng tôi gần đây về 

đồng bóng ở Hà Nội hiện nay. 
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Một truyền thống được trắc nghiệm 

Từ khi nền kinh tế thuộc địa phát đạt vào 

đầu thế kỷ 20 cho đến cuối cuộc chiến tranh 

Đông Dương, nghi thức lên đồng trở nên 

thịnh h¯nh v¯ trở th¯nh  “phong tr¯o đồng 

bóng” trong tầng lớp giới nữ tư s°n mới 

(Nhất Lang 1952: 3; Durand 1959). Nhà 

nghiên cứu văn hoá Nguyễn Văn Huyên 

(1995 [1945]: 256) khàng định r´ng “ở c²c 

đền thờ thánh mẫu ở Hà Nội, có một hiện 

tượng phổ biến là chi phí cho lễ mở phủ trình 

đồng trở nên quá cao so với thu nhập của 

người dân bình thường”. Trong tiểu thuyết 

“Hầu Th²nh” (1942, t²i b°n năm 1990), t²c 

giả Lộng Chương vẽ lên một bức tranh về 

đồng bóng Hà Nội cuối thời Pháp thuộc như 

một thế giới của các bà giàu có (vợ các quan 

lại, me Tây và thương nhân), ganh đua nhau 

về danh tiếng trong giới con nhà thánh trong 

việc chi tiêu hào phóng cho các công việc lễ 

bái của mình. Nhân vật chính của chuyện, bà 

Hàn Sính, đã tiêu hết cơ ngơi của mình vào 

các hoạt động lễ bái và từ bỏ gia đình, chồng 

con, kết thúc những năm tháng cuối đời với 

một cung văn nghiện ngập trong một ngôi 

đền nhỏ của Hà Nội. 

Một loạt các phóng sự tiểu thuyết của 

nhà văn Nhất Lang cũng được xuất bản 

trong cuốn “Đồng bóng”, qua đó t²c gi° 

cho rằng việc lên đồng chỉ bao hàm những 

khía cạnh tiêu cực. Đặc biệt, tác giả nhấn 

mạnh đến việc các đồng thầy thường làm 

những việc “buôn thần b²n th²nh”, xúi 

giục những người không may mắn, tuyệt 

vọng làm những nghi lễ tốn kém mà theo 

tác giả thì chẳng mang lợi ích gì ngoài 

việc khiến cho những tín đồ mê muội đó 

lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và càng 

trở nên tuyệt vọng hơn. Hơn nữa, nhiều 

nhân vật của Lộng Chương và Nhất Lang 

cũng được miêu tả là những người không 

có đạo đức. Ngoài việc ganh đua với nhau 

về các lễ cúng, các ván hầu sang trọng và 

khăn áo đắt tiền, các bà đồng thường bỏ 

bê gia đình, vung phí tiền bạc vào cờ bạc 

và lừa lọc nhau bất cứ lúc nào. 

Thực tế cho thấy nhiều nhà văn thường có 

cảm hứng trong việc phản ánh một cách 

nhạo báng, duy lý về sự thịnh hành của việc 

lên đồng, ám chỉ thái độ hạ mình của giới trí 

thức có học mới ở đô thị Việt Nam đối với sự 

thực hành tín ngưỡng dân gian và việc tiêu 

tiền cho việc lễ bái một cách quá đáng (Phan 

Kế Bính 1995 [1915]; Ngô Tất Tố 1977). 

Quan điểm phê phán của họ về các nghi lễ 

như đồng bóng cho đến nay có thể được xem 

như l¯ một qu² trình đặt “truyền thống lên 

trắc nghiệm, xem xét”, đ²nh gi² những 

truyền thống một cách tiêu cực và xem 

chúng là lỗi thời, không xứng với nhu cầu 

của thế giới hiện đại (Marr 1981). Tuy 

nhiên, một số quan điểm này cũng trực tiếp 

chỉ trích sự không đúng lúc đúng chỗ của 

việc thực hành nghi thức này như là sự hiện 

đại lệch lạc. Đó là sự phô trương một cách 

thô thiển và đôi khi là những ảnh hưởng lố 

bịch của các mốt đương thời. Trong một ký 

sự của mình, Nhất Lang đã liên hệ đến câu 

chuyện về một đồng thầy có ý tưởng để Cô 

Bé chơi bóng bàn trong lễ lên đồng của 

mình. Trong Đạo Mẫu, Cô Bé là người có 

tính cách rất nghịch ngợm nên nhân vật đồng 

thầy trong tác phẩm của Nhất Lang đã nghĩ 

rằng trò chơi đánh bóng rất phù hợp với cô. 

Sau cách mạng, việc lên đồng được đánh 

gi² l¯ tâm điểm của “mê tín dị đoan”, một 
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khái niệm xem tất cả các tín ngưỡng, nghi lễ 

là phi lý và có hại tới nền văn hoá xã hội chủ 

nghĩa mới. Những người thực hành nghi lễ 

như thầy cúng, ông bà đồng… bị coi là 

“những người trục lợi, những kÍ ăn chặn, dựa 

vào sự mê tín của người khác để thu lợi riêng 

cho mình” (Malarney 2002: 83). Tuy 

nhiên, sau công cuộc Đổi Mới, một thực 

tế đang diễn ra r´ng “c²nh rừng rậm r³p 

của tôn gi²o Việt Nam” (Cadière 1958: 1) 

không bị tàn lụi đi trong cuộc chiến chống 

mê tín dị đoan mà một số tín ngưỡng tôn 

gi²o “truyền thống” còn trở th¯nh những 

nhân tố có giá trị trong nền văn hoá và 

bản sắc dân tộc (Endres 2002). 

Hướng tới sự xem xét lại về nghi lễ 

lên đồng 

Những nỗ lực lớn nhất về mặt học thuật 

trong việc đánh giá lại về việc lên đồng được 

thực hiện bởi Ngô Đức Thịnh (Ngô Đức 

Thịnh 2004). Về cơ bản, ông khẳng định 

Đạo Mẫu là một hệ thống tín ngưỡng bản địa 

lâu đời với “những đặc tính của một lo³i 

hình sân khấu dân gian mang tính tâm linh 

hay l¯ sân khấu tâm linh” (Ngô Đức Thịnh 

1996: 82). Các nhà nghiên cứu khác lại cho 

r´ng hầu bóng l¯ “một sinh ho³t tâm linh 

mang tính trị liệu", có "khả năng giải toả 

những nỗi khổ đau của con người thông qua 

các biện pháp có tính tâm lý - biểu tượng" 

(Nguyễn Kim Hiền 2001: 69); hay là một 

loại hình văn hoá dân gian có sử dụng các kỹ 

thuật sân khấu để cấu tạo và tái cấu tạo nền 

văn hoá và tín ngưỡng Việt (Nguyễn Thị 

Hiền 2002: 19; Ngô Đức Thịnh 1999). Nhà 

văn hoá học Frank Proschan (2001: 68) còn 

cho rằng "hình thức biểu diễn văn hoá" của 

lên đồng chính là những nguồn tư liệu quý 

đối với các nhà Folklore và nhân học về 

quan niệm của người Việt Nam về lịch sử, 

các di sản văn hoá cũng như những vấn đề về 

giới và bản sắc tộc người của họ.  

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thậm chí 

còn dành riêng một gian trưng bày về lễ lên 

đồng ở ngay cửa ra vào của bảo tàng. Lời 

giới thiệu trưng bày giải thích rằng lên đồng 

là một sự giao tiếp, đối thoại giữa con người 

và thần linh, giúp con người tìm thấy sự cân 

bằng và thăng hoa tinh thần mà họ không có 

được trong thế giới thực tại. 

Cho dù những nỗ lực của các học giả đã 

thu được một số thành công nhất định trong 

việc xem xét lại việc lên đồng, đưa ra được 

những cái nhìn tích cực về đạo Thánh Mẫu, 

nhưng đại bộ phận xã hội hiện nay vẫn nhìn 

nhận lên đồng là một hình thức mê tín dị 

đoan (Phạm Quỳnh Phương 2005: 265-288). 

Một số học giả như Lê Trung Vũ (2001: 18) 

cũng cho rằng lên đồng, múa đồng và ca hát 

chầu văn có thể coi là một hình thức nghệ 

thuật truyền thống nhưng nếu vượt qua giới 

hạn đó thì lên đồng trở nên thiếu trong sáng, 

mơ hồ và mê tín dị đoan.  

Những thái độ được thể hiện qua các 

phương tiện thông tin đại chúng 

Điều này được thể hiện rõ nét nhất thông 

qua các phóng sự của các nhà báo đăng trên 

các báo ra hàng ngày và hàng tuần, phổ biến 

rộng rãi đến công chúng. Sự thịnh hành của 

nghi lễ lên đồng trong xã hội đương đại Việt 

Nam hiện nay không thoát khỏi sự chú ý của 

họ và hàng loạt các bài báo đã xuất hiện gần 

đây (chẳng hạn như Hà Tâm 2004, Văn Phúc 

Hậu 2005, Ngọc Linh và Văn An 2005, 

Nguyễn Tuấn Thanh 2005). Điểm chung 

nhất trong các bài viết của họ với các đồng 



Kristen W. Endres - Nguyễn Thị Thanh Bình 

 

 

26 

nghiệp thời thuộc địa là họ đều tập trung 

nhấn mạnh vào những mặt tiêu cực của việc 

lên đồng. Ngọc Linh và Văn An (2005) đã 

chỉ ra rằng những đồng thầy thường có xuất 

phát điểm từ tầng lớp xã hội thấp nhưng 

không hề phải lo lắng đến đời sống vật chất 

nếu như họ có đủ con nhang để nuôi sống 

mình. Hơn nữa, tác giả bài báo còn chỉ trích 

c²c đồng thầy ®± biến “một ho³t động văn 

ho² tín ngưỡng” th¯nh một ho³t động kinh 

doanh để thu lời từ người dân mà hậu quả là 

nhiều người trở thành mất hết nhà cửa, tài 

sản. Quan điểm này được chứng thực bởi tác 

giả Nguyễn Tuấn Thanh (2005), người đã 

khẳng định r´ng “người ta đua nhau đi t²n 

lộc khiến cho bản danh sách của các đồng 

thầy ng¯y một d¯i hơn”. Theo t²c gi°, nhiều 

người phá sản do cố gắng chiều lòng các ông 

bà đồng và đua nhau tổ chức các buổi hầu 

với chi phí “ít nhất” l¯ 30 triệu đồng. Lễ lên 

đồng thường được miêu tả là rất hoang phí 

(chi phí do bài báo miêu tả là khoảng từ 5 

triệu đến 300 triệu đồng) với các khoản chi 

phí cho khăn áo, lộc phát cho người dự, vàng 

mã đắt tiền để đốt, gửi đến thánh và thù lao 

cho cung văn (những người được miêu tả là 

“ngồi h²t ăn b²t v¯ng”, xem Văn Phúc Hậu 

2006). Qua những bài viết này, người đọc dễ 

nhận thấy một bức tranh không hề khác so 

với những miêu tả thời thực dân.  

Ngo¯i việc phê ph²n những “khía c³nh 

tiêu cực” của việc lên đồng, c²c nh¯ b²o ít có 

cố gắng trong việc hiểu sâu hơn về hiện 

tượng này. Nguyễn Tuấn Thanh (2005) kết 

thúc phóng sự của mình b´ng câu hài “có 

phải là hiện tượng lạ núp bóng tín ngưỡng 

hay căn bệnh tồn t³i trong x± hội hiện đ³i?”. 

Ngọc Linh và Vân Anh (2005) ít nhất cũng 

đã hiểu rằng ngoài những mặt trái của nó, 

hầu bóng có một “ý nghĩa văn ho² cổ 

truyền” v¯ có thể có t²c dụng trị liệu vì “mọi 

người cũng nên nhìn nhận thêm một khía 

cạnh giải toả stress của nó, trong cuộc sống 

h¯ng ng¯y vốn nhiều bức xúc”. 

Đạo của người giàu? 

ở Hà Nội hiện nay, dường như số lượng 

người có đồng ngày một tăng lên. Đồng thời, 

sự thịnh hành của đạo cũng tạo điều kiện cho 

các dịch vụ hiện hành tăng thêm thu nhập. 

Các cửa hàng ở Hàng Quạt và Hàng Mã 

trưng bày rộng rãi các hàng hoá dùng cho 

việc lên đồng, thu nhập của các gia đình ở đó 

chủ yếu là từ việc sản xuất hàng mã (xem 

Nguyễn Thị Hiền 2006). Những người hát 

chầu văn, hầu dâng và thầy cúng chuyên 

cúng cho các buổi lễ lên đồng thì bận bịu, 

kín lịch với các buổi lễ, hầu đồng. Đôi khi 

họ phải tham dự vài buổi lễ một ngày. Hơn 

nữa, điều này càng thể hiện rõ nét đối với 

đồng bóng ở thành phố nơi mà sự giàu có về 

mặt kinh tế gần đây đã đặt ra các chuẩn mực 

mới trong việc tiến hành nghi lễ, chẳng hạn 

như vấn đề số lượng và chất lượng của lộc 

phát ra, đồ mã, khăn áo và đồ trang sức dùng 

để hầu. Nhiều người lên đồng đã ganh đua 

nhau trong việc thể hiện sự giàu có của mình 

trong các lễ hầu đồng. Một số người thậm 

chí còn phải vay nợ để gây ấn tượng đối với 

những người tham dự buổi lễ (xem Endres 

2006; Larsson and Endres 2006). Chắc chắn 

các nhà báo đã không cường điệu ở khía 

cạnh này. Nhưng họ đã bỏ qua một thực tế 

rằng vấn đề này cũng bị chỉ trích rất nặng nề 

trong giới đồng bóng. Thầy Dương, một 

đồng thầy hơn 50 tuổi đã thể hiện sự bất bình 

của mình như sau: 
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"Thế nhưng bây giờ có những cái Đàn tứ 

phủ tôi biết phải đi vay rất nhiều, để làm gì? 

Để đua, để đi đua. Thấy bạn sang một thì 

mình phải sang mười. Từ những cái chỗ ấy 

nó rất nguy hiểm dẫn đến cái chỗ bắt đầu, nó 

khủng hoảng đến kinh tế trong nhà […] đi 

lên đồng về nhà lại bắt đầu đánh nhau với 

chồng với con toán loạn, xong rồi bấy giờ 

mới thu lấy tiền lấy nong thụt két dần để lấy 

tiền để lên đồng, lên bóng rồi làm toán loạn 

cả ở bên ngoài. Thế là bắt đầu lung tung 

beng hết cả lên, từ cái chỗ lên đồng làm cho 

gia đình tan nát […]. Thế nhiều người cứ 

tưởng, cứ quan niệm bây giờ phải đi lên 

đồng nhiều cơ thì mới nhiều tiền, có phải thế 

không? Tiền là ở cái sức lao động của mình, 

thế bây giờ lại cứ thế thì làm sao mà đúng 

đạo được, không thể đúng được" (phỏng vấn 

ngày 8/4/2005). 

Với việc tăng số lượng con nhang, các 

đồng thầy trong thực tế có thể làm giàu hơn 

cho mình. Chi phí cho các buổi lễ và việc 

công đức của con nhang được chi dùng chủ 

yếu cho việc tu tạo và mở mang đền, điện. 

Trong một số trường hợp, nguồn thu này 

cũng được dùng để duy trì cuộc sống cho các 

đồng thầy và gia đình của họ. Vì vậy, các 

đồng thầy thường nhấn mạnh đến nhân cách, 

đạo đức của mình bằng sự coi khinh việc 

hám lợi vật chất, nhấn mạnh đến những cố 

gắng của họ trong việc giúp đỡ các thanh 

đồng nghèo khó trong việc chia sẻ bớt cho 

họ chi phí của các buổi hầu. Các con nhang 

thì thường cho rằng không có đồng thầy nào 

chỉ làm việc vì làm phúc nhưng một đồng 

thầy nếu lấy quá nhiều của con nhang sẽ bị 

c²o buộc l¯ “buôn thần b²n th²nh” v¯ điều 

đó sẽ tổn hại đáng kể đến thanh danh của 

người thầy đó (Larsson and Endres, 2006).  

Quyết định việc mở phủ trình đồng thường 

liên quan đến những thời điểm khó khăn 

trong cuộc đời con người (Nguyễn Thị Hiền 

2002). Đó là một trận ốm thập tử nhất sinh, 

thuốc thang không khỏi, sự đổ vỡ, những vận 

hạn trong kinh doanh hay đời sống tình cảm, 

hoặc là sự xuất hiện các giấc mơ trong đó 

các vị thần linh hiện về báo mộng. Cần lưu ý 

rằng không phải ai cũng có thể ra trình đồng 

nếu thích mà điều này phụ thuộc vào việc 

người đó có "căn đồng" hay không. Khái 

niệm cơ bản là ở chỗ người có đồng đó nợ 

(các vị thánh) Tứ Phủ một cái nợ từ kiếp 

trước và họ chỉ có thể trả nợ bằng việc hầu 

thánh và trở thành một người theo đạo thánh. 

Sau khi mở phủ trình đồng, họ thường cảm 

thấy cuộc sống của họ thoải mái hơn. Hằng, 

một phụ nữ trẻ hơn 30 tuổi đã miêu tả về 

điều đó như sau: 

"Hầu xong thì tất nhiên là mình thoải mái 

chứ, đầu óc nó thoải mái mà nói chung là 

mình có 1 cái gì đấy tự nhiên mình tin tưởng 

ý, mình thoải mái không còn phải lo hoặc 

suy nghĩ vào đấy. […] Còn chẳng biết là sự 

việc nó xảy ra như thế nào thì mình không 

biết thế nhưng mà ví dụ như là như năm 

ngoái mình hầu chẳng hạn thì mình hầu 

xong một cái thì mấy hôm sau là mình có lộc 

chẳng hạn, ấy ví dụ mình buôn bán mình có 

một khoản lãi chẳng hạn. Đấy". (phỏng vấn 

ngày 8.2.2003). 

Cùng một tâm trạng như vậy, Cường, một 

thanh niên trẻ sống ở một làng ven đô Hà 

Nội cũng miêu tả cảm giác tương tự như vậy 

sau khi mở phủ: 

"[…] Sau khi ®± trình đồng mở phủ rồi, 

sau khi đã theo thánh rồi thì cảm thấy là 

thanh thản lắm, cảm thấy nó vui vẻ lắm, nó 
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cảm thấy nhiều cái việc nó suôn sẻ hẳn ra. 

Thì là mình làm cái gì cũng được, mình đã 

có một cái tin tưởng vào bản thân mình. Đấy, 

thế là mình làm cái gì là mình cũng chắc 

chắn, lúc nào mình cũng vững tin. Đấy, mình 

không bị mơ hồ như trước nữa, thế mà sau 

đấy cũng thế thôi, tất cả các cái điều kiện, 

các cái hoàn cảnh mà mình nghĩ là, trước khi 

mở đồng mà mình nghĩ sắp sửa tan vỡ rồi thì 

tự nhiên lúc ấy lại: Thuận buồm xuôi gió 

hết". (phỏng vấn ngày 30.10.2002) 

Tuy nhiên, cùng một lúc, các thanh đồng 

cũng cảm thấy một nghĩa vụ nặng nề là giờ 

đây họ phải có bổn phận phục vụ thánh cho 

đến cuối đời bằng việc hầu thánh một năm ít 

nhất hai lễ lên đồng. Như đã đề cập ở trên, 

bổn phận này được hiểu theo ý nghĩa kinh tế: 

một lễ mở phủ thường tốn từ 7 đến 10 triệu 

đồng, và mỗi lễ lên đồng thường tốn ít nhất 

khoảng 5 triệu đồng. Có thể thấy chi phí này 

tương đương với một nửa thu nhập bình quân 

một năm của một người Hà Nội (Tổng cục 

thống kê 2004: 86); đi theo đạo thánh trong 

thực tế có thể là một gánh nặng cho ngân 

sách chi tiêu của gia đình. Tuy nhiên, những 

người có đồng thường xem khoản chi cho 

việc lên đồng đó như là một sự đầu tư mang 

lại cho họ những lợi ích khác như mạnh 

khoẻ, thành đạt trong kinh doanh và hạnh 

phúc trong cuộc sống gia đình. Hơn nữa, họ 

còn nhấn m³nh r´ng việc “nhất tâm” với 

thánh còn quan trọng hơn việc dâng lên 

thánh những đồ lễ đắt tiền. Thầy Cảnh, một 

người tuổi xấp xỉ thầy Dương, có nhiều con 

nhang là những người có mức thu nhập khá 

khiêm tốn nghĩ rằng cái tâm của người hầu 

thánh quan trọng hơn là tiền bạc. Nhưng 

đồng thời, ông cho rằng chi phí cho việc lên 

đồng được điều chỉnh một cách tự nhiên theo 

mức sống chung của cả xã hội: 

"Nói chung là cái đồ lễ thì nó thay đổi 

theo cái mức của xã hội. […] Cái đó [chi phí 

cho việc lên đồng] không phải là đua... Nó 

do cái tâm của con người ta hết. Như vậy con 

người ta không phải là nhiều tiền là tâm tốt, 

mình không bao giờ đánh giá như thế. 

Nhưng bây giờ mình chẳng hạn cho như là 

Mẫu, là các quan Thánh cứ như là bố mẹ 

mình ý, thì mình cũng phải sắm những cái 

quần áo đẹp, không ai đi lại mua cái quần áo 

xấu để cho bố mẹ mặc. Hay kể cả các vật 

ngon miếng l³… để dâng Th²nh… đấy l¯ 

mình có sự tôn trọng mình cũng như là bố 

mẹ mình, đấy là cái tâm của con người ta 

đấy chứ không phải là nhiều tiền mà". 

(phỏng vấn ngày 24.3.2005) 

Một người đồng thầy mẫu mực phải làm 

gương cho các con nhang của mình không 

chỉ trong việc tiến hành nghi lễ mà còn cả 

trong lối sống, đạo đức, tư cách (Larsson and 

Endres, 2006). Đồng thầy thường đòi hỏi 

con nhang của mình phải thực hiện đúng các 

quy định của nhóm mình bằng một câu châm 

ngôn “đi cơ c²nh n¯o ph°i theo cơ c²nh đấy” 

và trách nhiệm của đồng thầy, là phải giáo 

dục cho đệ tử của mình các quy định đó: 

“Đi cơ nào cánh nào phải theo cơ cánh 

đấy. Cho nên người ta bảo thầy làm sao con 

nhang làm vậy, cho nên là thầy biết dạy 

những cái hẳn hoi thực tế thì con nhang cũng 

hẳn hoi thực tế, thầy mà nhố nhăng thì tự 

dưng con nhang cũng nhố nhăng, thầy mà cứ 

đùa bậy bạ con nhang cũng bậy bạ luôn. Nó 

bảo thầy còn bậy nữa là chúng nó, cho nên là 

rất phải giữ tất cả các chuyện như thế để cho 
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l¯m sao m¯ nó được thế thì cũng l¯ c²i khó” 

(phỏng vấn ngày 24.3.2005) 

Những đồng thầy lâu năm và có danh 

tiếng thường có vài trăm con nhang. Thầy 

Dương đã so sánh vai trò của một ông đồng 

thầy với người lái tàu. Nếu người đó không 

thực hiện công việc của mình cẩn thận sẽ có 

thể gây ra thảm hoạ khôn lường. Các đồng 

thầy thường nhận thức rằng công việc của họ 

là rất vất vả nhưng rất đáng tự hào vì họ có 

thể chứng kiến những thay đổi tích cực trong 

cuộc sống của các đệ tử của mình. Nhiều 

thanh đồng cho rằng họ cảm thấy không khí 

của nhóm con nhang trong một đền, điện hay 

cơ cánh của mình như là một gia đình và họ 

coi đồng thầy của mình không chỉ là thầy mà 

còn là bố mẹ của mình (Larsson and Endres, 

2006). Hơn nữa, họ cảm thấy tôn trọng và 

biết ơn đồng thầy, đặc biệt nếu như họ cảm 

thấy những nghi lễ mà đồng thầy làm cho họ 

(có thể là lễ mở phủ hoặc là những lễ khác 

với mục đích kêu cầu thánh) có linh ứng, 

những vướng mắc trong cuộc sống của họ 

được giải quyết. 

Kết luận 

Với việc nhấn mạnh đến sự hào nhoáng, 

kỹ năng trình diễn và khả năng tiêu thụ dễ 

dàng nhận biết, lên đồng rõ ràng là một nghi 

thức tôn giáo mang tính sân khấu hấp dẫn 

nhất ở Việt Nam để các cá nhân thực hành 

nghi lễ thể hiện lòng kiêu hãnh cũng như 

khẳng định địa vị xã hội của mình. Những 

mặt tiêu cực của việc lên đồng này đã trở 

thành tâm điểm cho giới báo chí, văn học chỉ 

trích trong cả giai đoạn Pháp thuộc và sau 

Đổi Mới. Không thể phủ nhận được rằng 

cũng có những điều đúng trong sự phê phán, 

đánh giá của họ. Ngay cả những người lên 

đồng cũng thường tự nhận thấy những mặt 

tiêu cực, hạn chế đã và đang diễn ra trong 

đạo. Bản thân họ cũng đang trông mong vào 

một quá trình "sàng lọc tự nhiên" để loại bỏ 

những mặt xấu, phát huy những mặt tốt đẹp 

của thánh đạo, đưa các con nhang đệ tử "đi 

đến bờ đến bến".  

Tuy nhiên, đối với phần lớn những người 

theo đạo, khả năng chữa bệnh và giải toả 

những căng thẳng về mặt tâm lý của việc lên 

đồng lại là nguyên nhân quan trọng khiến họ 

quyết định việc hầu thánh. Những người có 

đồng cảm thấy họ có sức mạnh hơn trong 

việc giải quyết các vấn đề của mình bằng 

một cách nghe có vẻ là nghịch lý là tự 

nguyện mang thân mình phục tùng uy quyền 

của thánh. Dấn thân vào đạo thánh dường 

như mang lại cho người theo đạo một khung 

biểu tượng giúp họ kiểm soát cuộc sống 

riêng tư của mình tốt hơn. Việc thực hiện 

nghi lễ thường kỳ giúp cho người theo đạo 

ho² gi°i “căn cao số nặng” của họ, thể hiện 

qua những nỗi buồn phiền về mặt thể xác và 

tinh thần, sự kém may mắn, sự vất vả về mặt 

kinh tế, tính khí bất thường, hay sự thiếu tự 

tin trong cuộc sống. Nhờ đó, họ có thể định 

hướng lại thực tế đời sống của mình để trở 

nên dễ chịu hơn. Vì vậy, nghi lễ lên đồng đã 

thực sự tạo ra một chiến lược sáng tạo của 

con người trong việc giải quyết một loạt các 

vấn đề liên quan đến cá nhân họ từ việc đau 

ốm, những nỗi buồn về mặt tình cảm đến sự 

sợ hãi và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống 

trong một thế giới hiện đại ngày càng khó 

hiểu hơn với những thay đổi về mặt giá trị, 

sự xung đột về mặt tư tưởng và sự tranh 

giành  về mặt kinh tế. 
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(Tiếp trang 70) 

Dưới các góc độ khác nhau, cuốn sách 

khơi dậy trong chúng ta tình yêu vốn có đối 

với truyền thống văn hoá của dân tộc Việt 

Nam nói chung, của văn hoá ẩm thực trong 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói riêng; 

cho chúng ta thấy được những đóng góp của 

ông cha ta để từ đó gìn giữ, kế thừa và phát 

huy nền văn hoá ẩm thực Việt Nam ngày 

càng phát triển phong phú và đa dạng hơn, 

nhất là trong xu hướng toàn cầu hoá như hiện 

nay. Cuốn sách cũng khẳng định văn hoá ẩm 

thực Việt Nam là của cả cộng đồng dân tộc 

Việt Nam, bao gồm 54 tộc người anh em xây 

dựng nên từ bao đời nay.  
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